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6. ngành rong nâu __ phaeophyta 
 

108. Sargassaceae __ Họ Rong mơ 

451. Tên khoa học: Sargassum bicorne J. Agardh, 1848.  
Tên Việt Nam: Rong mơ hai sừng. 
Họ Sargassaceae __ Rong mơ 
Phân hạng: VU A1c,d+2c 
Cơ sở phân hạng: Loài cây 1 năm, sinh sản hữu tính, sống ở vùng triều, biển khơi. Mới gặp ở 
1 điểm, số lượng cá thể ít, bị khai thác bừa bãi gây suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đà Nẵng, Khánh Hòa (Nha Trang), Ninh Thuận (Cà Ná). 
- Thế giới: ấn Độ. 
Tài liệu dẫn: RBNVN: 391; RMVN: 130. 
 
452. Tên khoa học: Sargassum congkinhii Phamh. 1967.  
Tên Việt Nam: Rong mơ công kỉnh. 
Họ Sargassaceae __ Rong mơ 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, mới gặp ở 1 điểm. Nơi cư trú bị thu hẹp và 
khai thác nguồn lợi bừa bãi. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Khánh Hoà (Nha Trang). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: RBNVN: 389; RMVN: 156; TTNCB, 2(1): 60. 
 
453. Tên khoa học: Sargassum quinhonense Dai, 1992.  
Tên Việt Nam: Rong mơ quy nhơn. 
Họ Sargassaceae __ Rong mơ 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có lẽ là đặc hữu của Việt Nam. Cây sống 1 năm, số lượng ít. Bị khai 
thác bừa bãi cộng với sự phá huỷ nơi cư trú gây suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Mới thấy ở Bình Định (Quy Nhơn, Gành Ráng). 
- Thế giới: Chưa biết. 
Tài liệu dẫn: RMVN: 69; TCSH, 14(3): 5. 
 
454. Tên khoa học: Sargassum tenerrimum J. Agardh, 1889.  
Synonym: Sargassum campbellianum Grev. 1848. 
Tên Việt Nam: Rong mơ mềm. 
Họ Sargassaceae __ Rong mơ 
Phân hạng: EN A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Rong mọc trên đá ven biển, ven đảo, nơi sóng đánh mạnh; phát triển tốt ở 
trên các bãi đá bằng phẳng, độ dốc thấp. Sự suy giảm quần thể 50% từ năm 1990 đến nay 
được xác định bởi trực tiếp quan sát, biến đổi môi trường và dựa vào mức độ khai thác hiện nay. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ninh (Cẩm Phả, Cô Tô), Hải Phòng (Đồ Sơn, Cát Hải, Cát Bà), Đà 
Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận. 
- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Trung Quốc, Malaixia, Ôxtrâylia, Niu Dilân. 
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Tài liệu dẫn: CKBVN, 4: 236; RBBVN: 174; RMVN: 79; SĐVN: 450. 
 
455. Tên khoa học: Turbinaria decurrens Bory, 1826.  
Tên Việt Nam: Rong cùi bắp cạnh. 
Họ Sargassaceae __ Rong mơ 
Phân hạng: VU A1a,c,d+2c 
Cơ sở phân hạng: Khai thác bừa bãi, nơi cư trú thu hẹp do môi trường sống bị suy giảm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Quảng Ngãi (Lý Sơn), Khánh Hoà (Nha Trang), Ninh Thuận (Phan Rang), Bình 
Thuận (Phú Quý). 
- Thế giới: Malaixia, Biển Đỏ, ấn Độ Dương. 
Tài liệu dẫn: RBNVN: 350; RMVN: 39. 


